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Tóm tắt: Dựa trên nguồn số liệu đề tài nghiên cứu “Nhận thức
và ứng phó với biến đổi khí hậu của phụ nữ vùng duyên hải Bắc
bé - Nghiên cứu trưêng hợp xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải
Phòng”, ®ưîc thực hiện năm 2015, bài viết tìm hiểu nhận thức
và ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu (BĐKH) và các yếu
tố tác động. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có vai trò rất
quan trọng trong công tác ứng phó BĐKH, tham gia vào nhiều
công việc mang tính chất khắc phục và giảm nhẹ tác động của
rủi ro thiên tai. ứng phó với BĐKH của phụ nữ phụ thuộc vào
nghề nghiệp, mức độ ảnh hưëng của BĐKH và năng lực thích
ứng của họ. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp lẫn các công
việc chăm sóc gia đình, ngưêi phụ nữ đều có tỷ lệ tham gia các
hoạt động ứng phó cao hơn so với nam giới. Tuy nhiên bất bình
đẳng giới trong phân công lao động việc nhà và học vấn thấp là
yếu tố hạn chế năng lực ứng phó của phụ nữ với BĐKH. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Thiên tai; ứng phó; Giới; Phụ nữ. 

1. Đặt vấn đề

Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thư¬ng và bị ảnh hưëng
nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu (BĐKH), là nưíc đứng thứ 7 trong Báo
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cáo về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu ®ưîc công bố năm 2015, theo đánh
giá những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra trong giai đoạn 1994 – 2013.
Với phần lớn dân số hiện đang sinh sống tại các lưu vực sông tròng và
thấp, và các vùng bờ biển, dự kiến có hơn 70% dân số Việt Nam đang chịu
ảnh hưëng của thiên tai. Trong những năm gần đây bão và lũ lụt diễn ra
ngày càng thưêng xuyên, gây ra những thiệt hại về con ngưêi và ảnh
hưëng nặng nề đến nền kinh tế (UN Việt Nam, website ngày
05/09/2016).(1)

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng BĐKH tác động khác nhau tới mọi ngưêi
trong cộng đồng, phụ thuộc vào tính dễ bị tổn thư¬ng của mỗi nhóm xã
hội, giới và quốc gia.  Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, miền núi là
những đối tưîng dễ bị tổn thư¬ng nhất bởi các thảm họa thiên nhiên. Hơn
60% phụ nữ Việt Nam lao động trong nông nghiệp, họ phụ thuộc rất nhiều
vào thời tiết và các nguồn tài nguyên tự nhiên như đất, nưíc, v.v.. Sự phân
bố không đều về quyền, nguồn lực và các quy tắc tiêu chuẩn văn hoá cũng
hạn chế nhiều khả năng của phụ nữ so với nam giới trong việc hành động
ứng phó với BĐKH (OXFAM, UNDP, 2009).

Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù phụ nữ có các năng lực và
có các vai trò chủ chốt trong thích ứng BĐKH và quản lý thiên tai ở cấp
địa phư¬ng, song lại không có địa vị bình đẳng trong các quyết định ở gia
đình và cộng đồng có liên quan các vấn đề này (UN Việt Nam, 2009:10).
Nhiều cơ quan liên quan tới quản lý rủi ro do thiên tai ở Việt Nam vẫn chủ
yếu do nam giới làm chủ. Do vậy, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thiên
tai chủ yếu ®ưîc coi là “công việc của đàn ông” và tỷ lệ phụ nữ tham gia
trong các quy trình ra quyết định liên quan tới quản lý rủi ro do thiên tai
ở mọi cấp đều khá thấp (UN Việt Nam, 2013)

Do những định kiến về vai trò của nam giới và nữ giới trong công tác
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH vẫn còn nặng nề nên các
nỗ lực nhằm phục hồi và thích ứng, ví dụ như trong ngành nông nghiệp,
®ưîc cho là chủ yếu đề cập đến các thành viên nam trong gia đình, mặc
dù thực tế nữ giới hóa đang ngày một gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp
ở Việt Nam. Đồng thời phụ nữ cũng ®ưîc hưëng lợi ít hơn từ các chính
sách và chư¬ng trình nhằm ứng phó với những biến đổi khí hậu (UN Việt
Nam và OXFAM, 2013). 

Nhằm làm rõ hơn nhận thức và vai trò của phụ nữ trong ứng phó với
BĐKH trong hoạt động sản xuất cũng như trong đời sống của hộ gia đình,
đồng thời xác định các yếu tố tác động đến khả năng ứng phó của phụ nữ
với BĐKH, bài viết phân tích số liệu điều tra năm 2015 của đề tài nghiên
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cứu “Nhận thức và ứng phó với biến đổi khí hậu của phụ nữ vùng duyên
hải Bắc bộ - Nghiên cứu trưêng hợp xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải
Phòng”. 

2. Nguồn số liệu và phư¬ng pháp phân tích

Xã Đại Hợp là một xã ven biển nằm về phía Đông Nam huyện Kiến
Thụy, với 4,2 km chiều dài giáp bờ biển. Kinh tế tại xã Đại Hợp hiện nay
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và khai thác đánh bắt thuỷ sản. Trong
những năm gần đây các hiện tưîng khí hậu cực đoan như nắng, nóng, rét
đậm, bão, lụt… có nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sản xuất
nông, ngư nghiệp ở địa phư¬ng.

Mẫu khảo sát định lưîng là 202 hé gia đình: nữ chiếm 50% số ngưêi
trả lời (NTL); với các nhóm tuổi 21-35: 19,8% (40 ngưêi); 36-50: 43,6%
(88 ngưêi) và 51-66: 36% (74 ngưêi); làm n«ng/ngư nghiệp: 58,4% (118
ngưêi); 41,6% là làm phi n«ng/ngư nghiệp (gồm: 14,9% đi làm thuê;
12,4% kinh doanh dịch vụ; 5,0% công nhân; 4,0% nội trợ; 2,0% cán bộ
công nhân viên; 0,5% thợ thủ công và 3,0% là ngành nghề khác). 

Về trình độ học vấn, đa số là trình độ THCS: 64,9%, trình độ từ tiểu học
trở xuống chiếm 11,4%; THPT: 21,8 và 2,0% là cao đẳng, đại học trở lên.

Mẫu khảo sát định tính gồm 15 phỏng vấn sâu; 02 thảo luận nhóm
ngưêi dân và đại diện các ban ngành của xã các bạn ngành của xã.

Bài viết phân tích tác động của một số yếu tố như nghề nghiệp, học
vấn, tuổi, điều kiện sống... của phụ nữ (có phân tích theo giới để so sánh
với nam) đến ứng phó của họ đối với thiên tai và biến đổi khí hậu qua mô
hình hồi qui logistic và phân tích kết quả khảo sát định tính. 

3. Một số kết quả chính

ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu

Để đánh giá về nhận thức của phụ nữ ở địa bàn nghiên cứu về biến đổi
khí hậu, chúng tôi ®ưa ra câu hỏi: “¤ng/bµ có cho rằng BĐKH đang xảy
ra ở địa phư¬ng «ng/bµ đang sinh sống không?”; các phư¬ng án trả lời là
(1) “Có”; (2) “Không”; và (9) “Không biÕt/Kh«ng trả lời”. Tỷ lệ ngưêi trả
lời ở cả hai giới đều xác nhận là “Có” sự BĐKH ở địa phư¬ng là rất cao,
96,0%; chỉ có 3,0% cho rằng “Không”; và còn 1,0% là “Không
biết/Không trả lời” (xem biểu đồ 1).

ứng phó với biến đổi khí hậu ®ưîc thể hiện ở khả năng những cá nhân
trong hộ gia đình lựa chọn cách thức giảm nhẹ các tác động bất lợi do biến
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đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu ở địa phư¬ng ®ưîc nhận biết thông
qua bão lụt, nhiệt độ tăng, hạn hán, rét đậm, rét hại và xâm nhập mặn làm
ảnh hưëng đến hoạt động sản xuất và đời sống. Rét đậm, rét hại làm cho
năng suất cây trồng giảm, cây sinh trưëng chậm; khô hạn làm giảm năng
suất và thiếu nưíc tưíi; sinh vật gây ra dịch bệnh và các loại sâu phá hoại
phát triển tốt hơn khi nhiệt độ cao trong điều kiện cung cấp nưíc tối ưu.
Đối với chăn nuôi, BĐKH làm tăng nguy cơ dẫn đến dịch bệnh trên vật
nuôi. Những hộ sản xuất nông nghiệp là những hộ có mức độ bị ảnh hưëng
nhiều nhất do tác động của BĐKH, có 76,7% số NTL lời cho rằng BĐKH
có ảnh hưëng đến sản xuất nông nghiệp; 71,3% cho rằng BĐKH có ảnh
hưëng đến lao động, việc làm, 83,7% NTL cho rằng BĐKH có ảnh hưëng
đến sức khỏe. Tỷ lệ phụ nữ cho rằng BĐKH có tác động đến nông nghiệp
cao hơn nam giới.

Sự lựa chọn các chiến lưîc sinh kế của phụ nữ thưêng phụ thuộc vào
những nguồn lực sinh kế mà bản thân họ và hộ gia đình nắm giữ và các
yếu tố tác động từ bên ngoài như yếu tố mùa vụ, thời tiết, chính sách và
các thể chế tại địa phư¬ng. Năng lực thích ứng với BĐKH phản ánh khả
năng của một cá nhân, nhóm hay hệ thống xã hội trong việc điều chỉnh
hoặc ứng phó với BĐKH nhằm đạt ®ưîc ba mục tiêu: giảm khả năng bị
tổn thư¬ng do BĐKH gây ra, giảm nhẹ các thiệt hại có thể xảy ra, tận dụng
các cơ hội mới do BĐKH mang lại.

Trong hầu hết các hoạt động ứng phó kể trên (biểu đồ 2), cho thấy tỷ

Biểu đồ 1. Nhận thức về BĐKH đang diễn ra ở địa phư¬ng theo giới
tính NTL (tỷ lệ %)
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lệ phụ nữ tham gia các hoạt động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu
chiếm tỷ lệ khá cao và đáng chú ý là có đến 3 trong 4 hoạt động ứng phó
với thiên tai và biến đổi khí hậu trong hộ gia đình có tỷ lệ phụ nữ tham gia
cao hơn nam giới như “thay đổi lịch thời vụ”; “thay đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi”; “áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất”

Đối với xuất nông nghiệp, việc thay đổi lịch thời vụ ®ưîc coi là một
giải pháp ứng phó quan trọng để đảm bảo sự phát triển của cây trồng. Kết
quả nghiên cứu cho thấy (biểu đồ 2), có 45,6% phụ nữ và 40,6% nam giới
lựa chọn giải pháp thay đổi lịch thời vụ để ứng phó với BĐKH; 37,6% phụ
nữ và 26,7% nam giới áp dụng giải pháp thay đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi. Ngưêi phụ nữ cũng đã chú ý hơn nam giới trong hé gia đình trong
các biện pháp bảo vệ cây trồng, bảo vệ vật nuôi bởi dịch bệnh dễ bùng phát
khi thời thiết khắc nghiệt, thất thưêng và gây hậu quả nghiêm trọng về
kinh tế cho hộ gia đình và tăng thêm gánh nặng nhiều chiều cho bản thân
ngưêi phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ các hộ gia đình áp dụng các biện pháp khoa
học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm thích ứng với những tác động của thiên
tai và biến đổi khí hậu mới chỉ chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn (10,9%) và tỷ lệ
này ở phụ nữ là 12,9%.  

Bên cạnh những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh, thiên tai và

Biểu đồ 2. ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trong hoạt động sản
xuất theo giới tính NTL (%)
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biến đổi khí hậu cũng có tác động không nhỏ đến đời sống của hộ gia đình
nãi chung và ngưêi phụ nữ nói riêng. 

Kết quả nghiên cứu ở biểu đồ 3 cho thấy phụ nữ đóng một vai trò rất
quan trọng trong các hoạt động ứng phó với BĐKH. Sự tham gia của họ
chiếm tỷ lệ vưît trội hơn so với nam giới trong phần lớn các hoạt động ứng
phó với những tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống của hộ gia đình.
Họ là những ngưêi chịu trách nhiệm chính và đầu tiên trong gia đình chăm
sóc các thành viên sau khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng là
ngưêi đảm nhiệm chính việc chuẩn bị lư¬ng thực, thực phẩm, thuốc men
và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho việc sơ tán, chuyển chỗ ở tạm thời
khi cần thiết. Trong bối cảnh sinh kế hộ gia đình bị đe dọa, bị ảnh hưëng
bởi thiên tai và biến đổi khí hậu thì phụ nữ cũng chính là ngưêi phải xoay
sở, kiếm thêm các nguồn thu nhập khác để bù đắp cho những thiếu hụt về
kinh tế ngắn hạn và dài hạn của hộ ga đình. Trên thực tế, phụ nữ không chỉ
đảm nhiệm chính việc chăm sóc trong gia đình sau thiên tai xảy ra mà cả
trưíc và trong thiên tai. Chính điều này đã tạo nên rào cản khiến hạn chế
chính năng lực thích ứng họ trong công việc và nghề nghiệp. Bằng chứng

Biểu đồ 3. ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trong cuộc sống theo
giới tính NTL (%)
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cho thấy, khi công việc bị ảnh hưëng do thiên tai và biến đổi khí hậu thì
nam giới có xu hưíng chuyển đổi nghề khác một cách dễ dàng hơn phụ
nữ (tỷ lệ nam giới trả lời họ chuyển đổi nghề khác do ảnh hưëng của biến
đổi khí hậu là 72,1% trong khi đó của phụ nữ là 48,2%). 

“Nam giới không đi biển ®ưîc thì họ có thể đi nơi khác kiếm việc làm, phụ nữ
thì khó hơn, còn gắn với công việc gia đình, con cái nên khó mà đi xa kiếm việc
®ưîc, chỉ loanh quanh ở gần còn để mắt đến con” (Thảo luận nhóm ngưêi dân).

Do những bất bình đẳng giới về phân công lao động việc nhà vẫn phổ
biến ở địa phư¬ng nên so với nam giới, ngưêi phụ nữ chịu tác động nhiều
hơn bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Điều này cũng ®ưîc thể hiện trong
kết quả nghiên cứu định tính của đề tài.  

“Khi có thông báo bão về, mình phải chủ động đi mua một số nhu yếu phẩm
cần thiết như mì tôm, lư¬ng khô, muối, gạo rồi cả một số thuốc thông dụng như
cảm cúm, thuốc đi ngoài, hạ sèt…®Ó đề phòng sẵn trong trưêng hợp cần thiết.
Đằng nào thì có ai trong gia đình ốm thì cũng đến tay mình chăm sóc thôi, phụ nữ
là vậy. Bình thưêng đã vậy, khi có thiên tai thì công việc tăng lên gấp đôi, gấp ba”
(PVS, nữ, làm n«ng/ngư nghiệp, 42 tuổi)

Kết quả phân tích về ứng phó của ngưêi dân ở địa bàn nghiên cứu với
biến đổi khí hậu cho thấy ngưêi phụ nữ tham gia vào nhiều công việc
mang tính chất khắc phục và giảm nhẹ tác động của rủi ro thiên tai và có
vai trò rất quan trọng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong
hoạt động sản xuất nông nghiệp và các công việc chăm sóc gia đình, ngưêi
phụ nữ có tỷ lệ tham gia các hoạt động ứng phó cao hơn so với nam giới.

Các yếu tố tác động đến ứng phó của phụ nữ với BĐKH

Phân tích mô hình hồi quy logistic ®ưîc chọn để tìm hiểu các yếu tố
tác động đến ứng phó của phụ nữ với BĐKH. Với 202 mẫu nghiên cứu
định lưîng, tác giả đã lọc riêng theo giới tính của ngưêi trả lời để phân
tích hai mô hình hồi qui về ứng phó của phụ nữ và ứng phó của nam giới
với BĐKH. 

Biến phụ thuộc ®ưîc sử dụng trong bài viết là vai trò quyết định ứng
phó với biến đổi khí hậu của ngưêi phô n÷/nam giới ®ưîc xây dựng từ câu
hái: “¤ng/bµ có vai trò quyết định việc thay đổi mưu sinh/nghÒ nghiệp
nhằm ứng phó với những thay đổi về thời tiết không?”. Nhằm tạo thuận
lợi cho quá trình tính toán, chúng tôi mã hóa các phư¬ng án trả lời nhận
hai giá trị (1)- Nếu ngưêi trả lời là “có”; (0)- Nếu ngưêi trả lời
không/không biết/không trả lời.

Kết quả phân tích mô hình hồi qui đa biến ®ưîc trình bày trong bảng
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1 dưíi đây. Số liệu thể hiện trong bảng tư¬ng ứng với các phân loại của
mỗi biến số là tỷ số chênh lệch giữa tác động của các loại đặc trưng đó
đến ứng phó của phụ nữ với thiên tai và biến đổi khí hậu so với tác động
của loại đặc trưng dùng để làm đối chứng. Tỷ số cho loại dùng để đối
chứng luôn nhận giá trị bằng 1. Nếu tỷ số chênh lệch của một loại đặc
trưng trong biến số đó lớn hơn 1, nghĩa là nhóm ngưêi mang loại đặc trưng
đó có nhiều khả năng có vai trò quyết định trong ứng phó với biến đổi khí
hậu cao hơn nhóm ngưêi mang loại đặc trưng dùng để đối chứng. Ngưîc
lại, nếu tỷ số chênh lệch của loại đặc trưng nào đó nhỏ hơn 1 thì nhóm
ngưêi mang đặc trưng đó có vai trò quyết định trong ứng phó với BĐKH

Bảng 1. Mô hình hồi qui logistic: Quyết định ứng phó của phụ nữ và
nam giới với biến đổi khí hậu

Mức ý nghĩa thống kê: *p<0,1 **p<0,05 ***p<0.01
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thấp hơn so với nhóm ngưêi mang loại đặc trưng dùng làm nhóm đối
chứng, v.v..(2)

Biến phụ thuộc ®ưîc xây dựng trên cơ sở lọc riêng NTL là nam và nữ
để phân tích và so sánh hai mô hình phân tích khác nhau về quyết định của
phụ nữ và nam giới trong việc ứng phó với BĐKH. Bởi phụ nữ và nam giới
có những năng lực khác nhau, kiến thức và kinh nghiệm, kỹ năng…  khác
nhau trong việc xử lý các thử thách đặt ra của biến đổi không phải là một
nhóm ngưêi đồng nhất. Mỗi cá nhân luôn có những khác biệt trong cách
ứng phó và có các nguồn lực khác nhau để ứng phó với BĐKH. 

Kết quả cho thấy phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò
quyết định trong việc thay đổi để thích ứng với BĐKH cao hơn hẳn so với
nhóm phụ nữ làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp với hệ số chênh lệch
là 3,6. 

Một số các biến số liên quan đến đặc điểm cá nhân và gia đình ®ưîc
®ưa vào phân tích như: nhóm tuổi của NTL; học vấn của vợ, chồng; số thế
hệ trong hộ gia đình. Phân tích cho thấy nghề nghiệp vẫn là yếu tố có tác
động đáng kể đến quyết định ứng phó với BĐKH của NTL. Ngoài ra, NTL
trong nhóm tuổi 36-50 có hệ số chênh lệch cao hơn hai nhóm còn lại về
khả năng quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các yếu tố nguồn lực liên quan đến điều kiện vật chất như nhà ở và
mức sống hộ gia đình ®ưîc ®ưa vào mô hình. Kết quả phân tích trong mô
hình hồi quy về ứng phó của phụ nữ với BĐKH cho thấy vai trò quyết định
ứng phó với BĐKH của phụ nữ chịu ảnh hưëng hơn cả của yếu tố nghề
nghiệp. Vai trò quyết định của họ là cao nhất trong trưêng hợp cả hai vợ
chồng cùng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này ®ưîc lý giải
rằng, những hộ gia đình mà cả hai vợ chồng làm nông nghiệp do nguồn
lực của họ phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu thời tiết nên họ đánh giá
®ưîc tính chất bÊp bênh trong công việc của mình nên có sự chủ động hơn
trong quyết định ứng phó với BĐKH của mình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ
ra rằng phụ nữ là ngưêi làm chính các hoạt động sản xuất nông nghiệp của
hé gia đình, và vì thế họ là những đối tưîng chịu sự tác động trực tiếp và
nhiều nhất của BĐKH; họ là ngưêi đánh giá ®ưîc một cách rõ ràng nhất,
cụ thể nhất về những rủi ro, về tính dễ tổn thư¬ng trưíc BĐKH trong công
việc của mình; họ nhận thức ®ưîc những khó khăn trong công việc trồng
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong điều kiện BĐKH.
Chính vì vậy, phụ nữ luôn có những nỗ lực ứng phó một cách tích cực, chủ
động và bằng những cách khác nhau. 

Xem xét yếu tố nhóm tuổi của NTL cho thấy, nhóm tuổi từ 36-50 vẫn
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có hệ số chênh cao hơn đáng kể so với hai nhóm còn lại. Điều này cho
thấy những phụ nữ trong độ tuổi 36-50 là những ngưêi có nguồn lực tri
thức và độ dày kinh nghiệm sống nhiều hơn so với các nhóm tuổi trẻ hơn
khác và họ lại có sức khỏe hơn nhóm trên 50 tuổi nên có khả năng ứng
phó linh hoạt và năng động động hơn. Điều này cũng ®ưîc khẳng định
trong kết quả nghiên cứu định tính.

“Trưíc đây em theo chồng đi đánh bắt gần bờ, hai năm gần đây lưîng cá,
tôm...ít hẳn, đi không ăn thua nên em quyết định ở nhà chăn nuôi kết hợp với nấu
rưîu và đi vá lưíi thuê, chồng đi về ®ưîc con nào thì em đi bán. Phải linh hoạt
như vậy mới đủ sống và nuôi con ăn học” (PVS, nữ,  nông dân, 38 tuổi, mức sống
trung bình).

Xét về nguồn lực vật chất, nhóm phụ nữ có điều kiện kinh tế khá có ưu
thế hơn hai nhóm còn lại, về đánh giá khả năng thực hiện của nhóm này
cũng mang tính khả thi hơn bởi vì họ có sự tự tin vào hiệu quả hành động
của mình. Bởi như ngưêi xưa thưêng nói “có thực mới vực ®ưîc đạo” –
tiềm năng kinh tế là một ưu thế để ngưêi dân dễ dàng hơn trong việc thay
đổi và đa dạng hóa sinh kế của mình

“Trưíc cô cũng làm ruộng và chăn nuôi lợn. Cũng chăm chỉ làm ăn và gặp
thuận lợi nên kinh tế cũng có tích lũy ®ưîc kha khá vốn. Mấy năm gần đây thời
tiết thất thưêng lắm, năm thì nóng quá vào mùa hè, năm thì rét buốt vào mùa đông
nên chăn nuôi hay bị bệnh, không có lãi mà không khéo còn lỗ. Trồng rau màu thì
lúc hạn thiếu nưíc, lúc thì mưa dầm dÒ ngập úng rồi sâu bệnh hoành hành. Trưíc
cũng làm cả rau, khoai, đỗ... nhưng giờ chán chẳng làm nữa. Có tý vốn rồi thì mở
cái cửa hàng buôn bán thêm, trồng trọt ®ưîc thêm ít nào thì ®ưîc” (PVS, Nữ nông
dân + dịch vụ, 48 tuổi; mức sống khá).

ứng phó với BĐKH của phụ nữ phụ thuộc vào năng lực thích ứng của
họ. Năng lực thích ứng ở mỗi nhóm phụ nữ là khác nhau. Năng lực thích
ứng về sinh kế hay nguồn lực con ngưêi bao gồm các kỹ năng, kiến thức,
kinh nghiệm, khả năng lao động, sức khỏe và trình độ giáo dục sẽ ảnh
hưëng trực tiếp đến việc tăng cưêng hay hạn chế khả năng tiếp cận với xã
hội và khả năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của con ngưêi. 

“Những năm trưíc (trưíc năm 1997 - 1998) chưa có rừng ngập mặn, mưa bão
nhiều, những lúc chồng, con không đi biển ®ưîc, trồng trọt chăn nuôi bị thất thu là
không biết xoay sở thế nào. Nay do còng ®ưîc đầu tư học hành nhiều hơn, ®ưîc tập
huấn ®ưîc tuyên truyền nhiều nên họ biết cách xoay sở hơn trong những tình thế khó
khăn. Nhất là phụ nữ, họ biết đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình bẳng những
nghề phụ: bắt cua, vá lưíi, đi làm thuê, buôn bán nhỏ...” (Tọa đàm cán bộ xã).

Và phụ nữ vẫn đảm nhiệm công việc sản xuất để kiếm thu nhập cho gia
đình. Nếu gia đình có nghề đi biển thì phụ nữ là ngưêi đi bán các sản phẩm
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mà chồng con đánh bắt ®ưîc. Thời gian nông nhàn họ tranh thủ đi vá lưíi
thuê. Trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi phụ nữ chủ động thích ứng với
những thay đổi thời tiết thất thưêng.

Trưíc đây thì 6-7 giờ “đi làm đồng cũng ®ưîc nhưng mấy năm nay, thời tiết
nắng nóng bất thưêng, phải dậy thật sớm, đi làm từ 4-5 giờ và trở về nhà lúc 8-9
giờ sáng để tránh nắng gắt. Trời nắng như hiện nay mà tầm trưa vẫn ở ngoài
ruộng là không thể nào chịu ®ưîc, có ngưêi bị say nắng. Thôi thì phải tranh thủ
lúc làm ®ưîc thì làm” (PVS, nữ, làm nông nghiệp, 37 tuổi)

Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình và là nhân tố tích cực
trong ứng phó với BĐKH. Phụ nữ không chỉ đảm nhận công việc sản xuất
mà cả công việc tái sản xuất, chăm sóc cho các thành viên về mọi mặt của
đời sống, Tuy nhiên, trên thực tế, sự bất bình đẳng giới trong phân công
lao động đã cản trở việc phụ nữ có thể trở thành nhân tố ứng phó hiệu quả
với BĐKH. Cụ thể, ở địa bàn nghiên cứu vẫn tồn tại mô hình phân công
lao động theo giới truyền thống. Lao động nội trợ, chăm sóc con cái chủ
yếu là do phụ nữ đảm nhiệm.

“Công việc nhà, nÊu nưíng, giặt giò chủ yếu do chị em chúng tôi làm thôi, các
ông ấy đi làm về xong là xong. Việc nội trợ là việc của đàn bà mà. Từ bao lâu nay
vẫn vậy” (Thảo luận nhóm nữ).

Do chia sẻ việc nhà không bình đẳng nên rất khó cho phụ nữ tham gia
vào cuộc sống cộng đồng. So với nam giới, phụ nữ có xu hưíng ít có cơ hội
hơn để trang bị cho mình với những kỹ năng mới và nhận thức mới để ứng
phó với thiên tai, từ các khóa tập huấn/đào tạo hay thông tin, tham gia vào
hệ thống các ủy ban phòng chống lụt bão (xuống tận cấp thôn xóm), v.v..

“Đã có một số lớp tập huấn về tình hình biến đổi khí hậu và ứng phó với biến
đổi khí hậu ®ưîc tổ chức. Tuy nhiên số nam giới tham gia là chủ yếu, phụ nữ còn
bận bịu việc gia đình nên số lưîng tham gia còn hạn chế” (PVS. Cán bộ Hội Phụ
nữ xã).

Một số các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng, sự thích ứng với
BĐKH có quan hệ với sự phân công lao động theo giới trong gia đình. Các
tác giả cho thấy, tác động của bất bình đẳng giới trong phân công lao động
việc nhà và địa vị kinh tế - xã hội thấp của phụ nữ là thách thức cơ bản
trong nỗ lực ứng phó với thiên tai và BĐKH (Siri Eriksen, Katrina Brown
& Mick Kelly, 2005; Zanele Furasa & Munashe Furusa, 2014; Seema
Arora-Jonsson, 2011).

4. Kết luận

Phân tích số liệu điều tra khảo sát tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng
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của phụ nữ trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu
cũng cho thấy ứng phó với BĐKH của phụ nữ phụ thuộc vào nghề nghiệp
của phụ nữ, mức độ ảnh hưëng của BĐKH và năng lực thích ứng của họ.
Năng lực thích ứng bao gồm các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, khả
năng lao động và trình độ giáo dục... sẽ ảnh hưëng trực tiếp đến việc tăng
cưêng hay hạn chế hiệu quả ứng phó của họ. 

Do những bất bình đẳng giới vẫn phổ biến, cho nên phụ nữ dễ có khả
năng bị ảnh hưëng bởi BĐKH hơn so với nam giới. Phụ nữ làm việc trong
lĩnh vực nông nghiệp là những đối tưîng chịu sự tác động trực tiếp và
nhiều nhất của BĐKH. Phư¬ng thức thích ứng chủ yếu để ứng phó với các
diễn biến thời tiết bất thưêng của phụ nữ ở địa phư¬ng là phải bỏ công sức
lao động ra nhiều hơn và đầu tư chi phí nhiều hơn để bảo vệ cây trồng, vật
nuôi. Việc áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế do
trình độ học vấn chưa cao. Phụ nữ thưêng có xu hưíng tự đa dạng hóa
nguồn thu nhập của mình để bù đắp nhưng thu nhập bị mất đi do tác động
của thiên tai và BĐKH. 

Như vậy, để giảm thiểu những tác động tiêu cực và nâng cao ®ưîc khả
năng ứng phó với BĐKH, cần có những nỗ lực cụ thể về thực hiện bình
đẳng giới trong công việc gia đình, nâng cao nhận thức và trình độ học vấn
cho ngưêi dân và phụ nữ nói riêng. Cần đảm bảo rằng các chính sách và
hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu mang tính nhạy cảm giới và có thể
cải thiện bình đẳng giới. §ưa phụ nữ vào trọng tâm của các hoạt động về
biến đổi khí hậu để phát huy ®ưîc những năng lực của họ, và tạo điều kiện
để họ có thể đóng vai trò chủ chốt trong những hoạt động ứng phó với
thiên tai và biến đổi khí hậu ở địa phư¬ng.n

Chú thích
(1) http://www.un.org.vn/vi/feature-articles-press-centre-submenu-252/4169-
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(2) Các dấu “*, **, ***” ghi bên cạnh tỷ số chênh lệch cho thấy tác động của
loại đặc trưng này có ý nghĩa về mặt thống kê hay không có ý nghĩa về mặt thống
kê. Tỷ số ®ưîc gắn càng nhiều dấu * có nghĩa là tác động của loại đặc trưng đó
của biến số độc lập đó với biến phụ thuộc càng quan trọng và ngưîc lại. Nếu tỷ
số không có gắn dấu *, có nghĩa là không có bằng chứng để khẳng định tác động
của loại đặc trưng trong biến số độc lập đó có ý nghĩa về mặt thống kê.
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